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 NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
Công ty CP xây dựng số 5

· Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005;

· Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006

· Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần xây dựng số 5.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty CP xây dựng số 5 khai mạc vào hồi 8 h 30 ngày 15 tháng 04 năm 2010 tại hội trường tầng 5 toà nhà VIMECO lô E9, đường Phạm Hùng, Cầu giấy, Hà Nội.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành là  5.000.000 cổ phần;
           Trong đó: - Tổng công ty CP VINACONEX nắm giữ   2.550.000 cổ phần bằng     51% vốn điều lệ 

          Tổng số cổ đông đến dự 111 Sở hữu/ đại diện cho   3.517..271 cổ phần  bằng              70,35 % vốn điều lệ

đại hội đã quyết nghị 

Điều1:    Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2005 – 2009. Mục tiêu phương hướng nhiệm vụ 2010 – 2014. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm  2010 – 2014. 

1.Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2005 - 2009 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau: 








Đơn vị tính: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Thực hiện
	Kế hoạch
	Tỷ lệ %thực hiện so với KH
	Tăng trưởng% so với năm     tr​ước
	Tăng trưởng% so với 2005
	Ghi chú

	1, Tổng giá tri SXKD

	2005
	         285,090 
	     270,000 
	105,6%
	 
	 
	 

	2006
	         370,000 
	     300,000 
	123,3%
	129,8%
	 
	 

	2007
	         411,500 
	     350,000 
	117,6%
	111,2%
	144,3%
	 

	2008
	         505,000 
	     425,000 
	118,8%
	122,7%
	177,1%
	 

	2009
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a, Công ty 5
	         575,600 
	     550,000 
	104,7%
	114,0%
	201,9%
	 

	b. Vinadecor
	           24,573 
	       30,000 
	81,9%
	 
	 
	 

	Hợp nhất 2009
	         600,173 
	     580,000 
	            1,0 
	103,5%
	210,5%
	 

	2, Doanh thu

	2005
	         240,367 
	     202,500 
	118,7%
	 
	 
	 

	2006
	         322,750 
	     217,500 
	148,4%
	134,3%
	 
	 

	2007
	         336,000 
	     262,500 
	128,0%
	104,1%
	139,8%
	 

	2008
	         501,000 
	     340,000 
	147,4%
	149,1%
	208,4%
	 

	2009
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a, Công ty 5
	         549,139 
	     430,000 
	127,7%
	109,6%
	228,5%
	 

	b. Vinadecor
	22,874
	21,000
	108,9%
	
	
	Đã loại trừ D.thu nội bộ 10,188 tỷ

	Hợp nhất 2009
	         559,327 
	     451,000 
	            1,2 
	124,0%
	232,7%
	 

	3, Lợi nhuận trước thuế

	2005
	             5,328 
	         5,060 
	105,3%
	 
	 
	 

	2006
	             7,719 
	         5,872 
	131,5%
	139,6%
	 
	 

	2007
	           14,729 
	         7,000 
	210,4%
	190,8%
	266,3%
	 

	2008
	           17,473 
	       15,000 
	116,5%
	118,6%
	316,0%
	 

	2009
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a, Công ty 5
	           19,345 
	       16,500 
	117,2%
	110,7%
	349,8%
	 

	b. Vinadecor
	3,556
	0,840
	423,3%
	 
	 
	Ch​ưa trừ khoản bù lỗ của Vinadecor do những năm    trư​ớc đây để lại 2,577tỷ

	Hợp nhất 2009
	22,901
	17,340
	132,1%
	132,1%
	414,1%               
	

	4, Nộp Ngân sách nhà n​ước

	2005
	             5,200 
	         3,070 
	169,4%
	 
	 
	 

	2006
	           12,380 
	         5,670 
	218,3%
	238,1%
	 
	 

	2007
	           15,060 
	       11,450 
	131,5%
	121,6%
	289,6%
	 

	2008
	           21,080 
	       17,000 
	124,0%
	140,0%
	405,4%
	 

	2009
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a, Công ty 5
	           33,163 
	       20,000 
	165,8%
	157,3%
	637,8%
	 

	b. Vinadecor
	             0,739 
	         1,470 
	50,3%
	 
	 
	 

	Hợp nhất 2009
	           33,902 
	       21,470 
	157,9%
	157,9%
	652,0%
	

	5, Vốn chủ sở hữu

	2005
	           26,169 
	 
	 
	 
	 
	 

	2006
	           30,634 
	 
	 
	117,1%
	 
	 

	2007
	           78,503 
	 
	 
	256,3%
	300,0%
	 

	2008
	           86,720 
	 
	 
	110,5%
	331,4%
	 

	2009
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a, Công ty 5
	           94,630 
	 
	 
	109,1%
	361,6%
	 

	b. Vinadecor
	             5,000 
	 
	 
	 
	 
	Báo cáo hợp nhất đã tính trừ vốn nội bộ

	Hợp nhất 2009
	96,251
	
	
	111,0%
	367,8%
	

	6, Tỷ lệ trả cổ tức

	2005
	13%
	13%
	100,0%
	 
	 
	 

	2006
	13%
	13%
	100,0%
	100,0%
	 
	 

	2007
	13%
	13%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	 

	2008
	14%
	14%
	100,0%
	107,7%
	107,7%
	 

	2009
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a, Công ty 5
	14%
	14%
	100,0%
	100,0%
	107,7%
	 

	b. Vinadecor
	9%
	13%
	69,2%
	 
	 
	 

	
	 
	7, Đầu tư
	
	 
	 
	 

	2005
	           14,090 
	       40,540 
	34,8%
	 
	 
	 

	2006
	             4,497 
	       39,180 
	11,5%
	31,9%
	 
	 

	2007
	           22,680 
	       26,019 
	87,2%
	504,3%
	161,0%
	 

	2008
	             0,272 
	       81,470 
	0,3%
	1,2%
	1,9%
	 

	2009
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a, Công ty 5
	             5,722 
	       75,000 
	7,6%
	2103,7%
	40,6%
	 

	b. Vinadecor
	             0,186 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hợp nhất 2009
	             5,908 
	       75,000 
	7,9%
	103,3%
	       0,406 
	

	9, Thu nhập bình quân ( Triệu đồng / người, tháng )

	2005
	               1,56 
	           1,52 
	102,6%
	 
	 
	 

	2006
	               1,86 
	           1,65 
	112,4%
	118,9%
	 
	 

	2007
	               2,11 
	           1,92 
	110,1%
	113,6%
	135,1%
	 

	2008
	               2,52 
	           2,52 
	100,0%
	119,5%
	161,5%
	 

	2009
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a, Công ty 5
	               2,78 
	           2,65 
	104,9%
	110,3%
	178,2%
	 

	b. Vinadecor
	               2,50 
	           2,00 
	125,0%
	 
	 
	 


§ại hội thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2005 - 2009 

Tỷ lệ biÓu quyÕt:    

* Đồng ý:  3.51.7.271 CP  Bằng 100% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp

* Không  đồng ý:     Không    
* Có ý kiến khác:    Không    
2.Nhiệm vụ trọng tâm 2010- 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2010 – 2014.

a. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm 2010 – 2014:

* Mục tiêu: Tiếp tục thực hiện mục tiêu: “ Hoạt động có hiệu quả, tăng trưởng bền vững, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế Quốc tế, nâng cao đời sống cho người lao động trong doanh nghiệp, đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội và đất nước..”

* Nhiệm vụ trọng tâm: 

1.Xác định xây lắp vẫn là thế mạnh của công ty cho nên công ty tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất đi đôi với chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Có kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân lực để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có kiến thức về thị trường cho đội ngũ CBCNV đáp ứng kịp với nhịp độ phát triển hiện nay.


2.Nâng cao năng lực đấu thầu, Tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của Tổng công ty, mở rộng liên doanh liên kết với các đối tác để có nhiều việc làm cũng như tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư. Phát triển thêm ngành nghề, mở rộng thị trường để nâng cao hiệu quả SXKD.


3. Nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật, lấy chất lượng sản phẩm và sự thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng, làm đúng pháp luật là tiêu chí để phấn đấu.


4. Tiếp tục cải tiến mô hình hoạt động của công ty phù hợp với cơ chế thị trường. Cải tiến công tác cán bộ , quản lý lao động một cách khoa học hơn để tạo thế năng động trong SXKD. Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện cơ chế quản lý, phân định  rõ chế độ trách nhiệm và quyền hạn để thúc đẩy tính chủ động và năng động của các đơn vị phòng ban công ty cùng nhau hợp tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chú trọng xây dựng thương hiệu và quảng bá thương hiệu công ty. Thực hiện tốt công tác quản trị  doanh nghiệp, vận dụng các kiến thức quản trị doanh nghiệp để quản lý và điều hành công ty.


5. Xây dựng lộ trình tăng vốn điều lệ phù hợp với mục tiêu đáp ứng đủ vốn cho hoạt động SXKD và vốn để thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản. Tiếp tục cải tiến , hoàn thiện điều lệ tổ chức hoạt động của mô hình công ty cổ phần, công ty mẹ – con. Có kế hoạch phát triển thêm các công ty con để nâng cao năng lực và hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

6. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế mà đại hội đã đề ra: 
	b- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010      Đơn vị tính: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	 Công ty 5 
	Vinadecor
	 Tổng cộng 
	Ghi chú

	1, Tổng giá tri SXKD
	 600.000,0 
	 68.400,0 
	  668.400,0 
	 

	2, Doanh thu
	 480.000,0 
	 48.000 
	528.000
	 

	3, Lợi nhuận tr​ước thuế
	   18.000,0 
	   3.350,0 
	    21.350,0 
	 

	4, Nộp NS Nhà n​ước
	  40.000,0 
	  2.700,0 
	   42.700,0 
	 

	5, Vốn chủ sở hữu
	  85.500,0 
	  5.500,0 
	   91.000,0 
	 

	6, Đầu t​ư
	  32.000,0 
	  6.000,0 
	   38.000,0 
	 

	7, Tỷ lệ trả cổ tức (%/năm)
	         14,0 
	       13,0 
	           
	 

	8, Lao động bình quân
	    2.850,0 
	     450,0 
	     3.300,0 
	 

	9, Thu nhập bình quân                  ( Triệu đồng / ng​ười, tháng )
	    3.400,0 
	  3.400,0 
	     3.400,0 
	 


	c- Các chỉ tiêu kế hoạch từ năm 2010 đến năm 2014       Đơn vị tính:  Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Tổng cộng

	1, Tổng giá tri SXKD
	668,0
	735,2
	808,8
	889,8
	978,5
	4.080,4

	a, Công ty CPXD só 5
	600,0
	660,0
	726,0
	798,8
	878,4
	3.663,2

	b, Vinadecor
	68,0
	75,2
	82,8
	91,0
	100,1
	417,2

	2, Doanh thu
	528,0
	580,8
	638,0
	702,3
	773,0
	3.222,0

	a, Công ty CPXD só 5
	480,0
	528,0
	580,0
	638,5
	702,8
	2.929,3

	b, Vinadecor
	48,0
	52,8
	58,0
	63,8
	70,2
	292,7

	3, Lợi nhuận trước thuế
	21.35
	23.485
	25.85
	28.45
	31.404
	130.535

	a, Công ty CPXD só 5
	18,0
	19,8
	21,8
	24,0
	26,5
	110.1

	b, Vinadecor
	3.35
	3.685
	4.05
	4.458
	4.904
	20.435

	4, Nộp NS Nhà n​ước
	42,7
	47,0
	51,7
	57,0
	62,3
	260,7

	a, Công ty CPXD só 5
	40,0
	44,0
	48,4
	53,4
	58,4
	244,2

	b, Vinadecor
	2,7
	3,0
	3,3
	3,6
	4,0
	16,5

	Chỉ tiêu
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Tổng cộng

	5,Tỷ lệ trả cổ tức%/năm
	
	
	
	
	
	

	a, Công ty CPXD số 5
	14,0
	14,0
	14,0
	15,0
	15,0
	

	b, Vinadecor
	13,0
	13,0
	14,0
	14,0
	14,0
	

	6, Đầu t​ư
	44,0
	48,4
	53,3
	58,6
	64,4
	268,6

	a, Công ty CPXD số 5
	38,0
	41,8
	46,0
	50,6
	55,6
	232,0

	b, Vinadecor
	6,0
	6,6
	7,3
	8,0
	8,8
	36,6

	7, Thu nhập bình quân
	3,4
	3,7
	4,1
	4,5
	5,0
	

	a, Công ty CPXD số 5
	3,4
	3,7
	4,1
	4,5
	5,0
	

	b, Vinadecor
	3,4
	3,7
	4,1
	4,5
	5,0
	


. Đại hội thông qua  nhiệm vụ trọng tâm 2010 – 2014, các chỉ tiêu  kế hoạch sản xuất  kinh doanh năm 2010, và năm  2010 – 2014.
Tỷ lệ biÓu quyÕt:    

* Đồng ý: 3.51.7.271  cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp
* Không  đồng ý:      Không      
* Có ý kiến khác:     Không  

Điều II :   Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009.

Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 do công ty TNHH  Kiểm toán và định giá Việt nam  kiểm toán.

Tỷ lệ biÓu quyÕt:    

* Đồng ý:  3.51.7.271 CP  Bằng 100% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp

 * Không  đồng ý:      Không     
       

* Có ý kiến khác :     Không                   
Điều III:  Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2009 và kế hoạch phân chia lợi nhuận, dự kiến mức trả cổ tức năm 2010
* Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009 như sau:

· Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN và trả thù lao HĐQT,
Ban kiểm soát không chuyên trách:
                                                           16.887.428.103 ®

           Được phân phối như sau: 

- Trả cổ tức năm 2009:



         7.000.000.000đ 
- Lợi nhuận còn lại trích các quỹ:                   


+ Thuế thu nhập doanh nghiệp miễn giảm bổ xung vào quỹ đầu tư phát triển sản xuất:
 
                                                             2.418.235.945 ®


+  Trích quỹ phát triển sản xuất 50%:                      3.734.596.079 ®


+ Trích quỹ dự  phòng tài chính 10%:

          7.46.919.216 ®


+ Còn lại trích quỹ phúc lợi, khen thưởng 40%:       2.987.676.863 ®

Tỷ lệ biÓu quyÕt:    

* Đồng ý:   3.51.7.271 cổ phần Bằng 100% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp

* Không  đồng ý:     Không      
       

* Có ý kiến khác :     Không                      

* Phương án trả cổ tức năm 2009: 

- Trả cổ tức cho Tổng công ty CP Vinaconex đại diện phần vốn Nhà nước góp vốn 51% vốn điều lệ = 25.500.000.000đ


( 25.500.000đ x14%/n¨m) = 3.570.000.000đ


- Trả cổ tức cho các cổ đông là thể nhân khác góp vốn 49%:  24.500.000.000đ


( 24.500.00.000đ x 14%/năm ) = 3.430.000.000đ

       Tổng cộng số tiền :     7.000.000.000đ  ( Bảy tỷ đồng)
Tỷ lệ biÓu quyÕt:    

* Đồng ý: 3.51.7.271  cổ phần  Bằng 100% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp

 * Không  đồng ý:   Không        
       

* Có ý kiến khác :    Không                      
* Dự kiến mức trả cổ tức  năm 2010

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2010 với các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch như sau:

· Tổng giá trị sản lượng:                     600.000.000.000.®                                      

· Tổng doanh thu:                                480.000.000.000đ


· Tổng lợi nhuận trước thuế:               18.000.000.000đ                                 


· Nộp ngân sách Nhà nước:                 40.000.000.000đ                             

· Lợi nhuận sau thuế (Đã trừ  25% thuế TNDN): 13.500.000.000đ


- Đại hội đồng cổ đông thông qua mức trả  cổ tức năm 2010 là: 14%/năm (tương đương 1.400Đ/CP)

· Số tiền trả cổ tức cho năm 2010 tạm tính:

50.000.000.000đ       x 14%/năm = 
7.000.000.000đ

· Số tiền còn lại trích các quỹ theo chế độ:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:    

        * Đồng ý:  3.51.7.271 cổ phần , chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp

* Không  đồng ý:      Không     
       

* Có ý kiến khác :     Không                 
* Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010
Sau khi nộp thuế TNDN, chi trả cổ tức và thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát số tiền còn lại trích vào các quỹ như sau:

- Quỹ đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh 50%

- Quỹ dự phòng tài chính 10%
-   Quỹ phúc lợi khen thưởng 40% 

Tỷ lệ biÓu quyÕt:   
 * Đồng ý:   3.51.7.271   cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp

    * Không  đồng ý:      Không
  * Có ý kiến khác :      Không
Điều IV:  Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2010 : 


* Đại hội đã nhất trí lựa chọn công ty TNHH  Kiểm toán và định giá Việt  Nam           ( VAE)   làm công tác kiểm toán năm  2010

Tỷ lệ biÓu quyÕt:    

 * Đồng ý:    3.51.7.271  CP Bằng 100% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp

            * Không  đồng ý:     Không 

* Có ý kiến khác :      Không          
Điều V:    Thông qua báo cáo hoạt động năm 2009 của Hội đồng quản trị 

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 của Hội đồng quản trị 

 Tỷ lệ biÓu quyÕt:    

* Đồng ý:     3.51.7.271 CP  Bằng 100% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp

          *  Không  đồng ý:      Không       

* Có ý kiến khác:       Không       

Điều VI :     Thông qua báo cáo hoạt động năm 2009 của Ban kiểm soát: 


Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2009 của Ban kiểm soát

 Tỷ lệ biÓu quyÕt:    

 * Đồng ý: 3.51.7.271 CP  Phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp

          *  Không  đồng ý:             Không
* Có ý kiến khác:             Không
Điều VII:       Thông qua mức trả Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát  năm 2010
Đại hội đã nhất trí biểu quyết  mức trả  thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010 = 1,2% Tổng lợi nhuận sau thuế. 

Tỷ lệ biÓu quyÕt:    

 
* Đồng ý : 3.51.7.271 CP,  chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp

*  Không  đồng ý:               Không  

* Có ý kiến khác:               Không  
Điều VIII:
 Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2014.

1. Bầu Hội đồng quản trị:

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị gồn 5 thành viên
1. Ông  Nguyễn Ngọc Điệp
2. Ông Trần Duy Báu 
3. Ông Mai văn Dinh  
4 .Ông Đỗ Công Hiển
5. Ông Ngô Hải An

- Hội đồng quản trị bầu ông Trần Duy Báu làm  Chủ tịch HĐQT công ty.
2. Bầu Ban Kiểm soát: 
Đại hội đã bầu Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:
1. Ông Vũ Văn Mạnh

2. Ông Nguyễn Mạnh Cường  

3. Ông  Phạm tiến Sỹ  


Ban kiểm soát đã bầu Ông Vũ Văn Mạnh làm trưởng ban kiểm soát công ty.

Điều I X:    Đại hội đã thông qua việc thực hiện chức danh Tổng Giám Đốc và phó Tổng giám đốc công ty theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con.
Tỷ lệ biÓu quyÕt:    

 
* Đồng ý:   3.51.7.271  CP,  chiếm   100% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp

          *  Không  đồng ý:            Không     

          * Có ý kiến khác:             Không   

-  HDQT công ty đã bổ nhiệm ông Trần Duy Báu Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng Giám đốc công ty và thông qua đại hội.

   Tỷ lệ biÓu quyÕt:    

 
* Đồng ý:   3.51.7.271  CP,  chiếm   100% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp

          *  Không  đồng ý:            Không     

          * Có ý kiến khác:             Không   
Điều  X: 
Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 với:


Tỷ lệ biÓu quyÕt:    

 
* Đồng ý:  3.51.7.271   CP chiếm  100   % tổng số phiếu cổ đông dự họp      

*  Không  đồng ý:                Không            

* Có ý kiến khác:                 Không
điều XI:  Điều khoản thi hành

*  Nghị quyết này có hiệu lực  kể từ ngày ký

*  Hội đồng Quản trị công ty CP xây dựng số 5 có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền trong nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các Cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

* Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2010 công ty cổ phần XD số 5 đã được thông qua trước Đại hội vào hồi  12  ngày 15 tháng 4 năm 2010.

	Thư ký 


	   TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ Đ«NG

         Chủ tịch đoàn
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